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giao mày còn môi dưới lùi sau môi trên, nằm 1/3 
khoảng cách từ Pn đến Po. 

Trong 30 bệnh nhân thấy rằng: 
Tương quan 2 môi ở vị trí bình thường chiếm 22 

trường hợp, tương ứng với những trường hợp ngược 1 
răng hoặc 2 răng cửa. 

Tương quan môi đảo ngược: 8 trường hợp. 
+ Môi trên ở vị trí lùi sau, môi dưới ở vị trí bình 

thường: 6 
+ Môi trên bình thường, môi dưới ở vị trí ra trước: 2 
7. Hậu quả của khớp cắn ngược. 
- Mòn mặt ngoài răng cửa trên: 4 / 30 trường hợp. 
- Tụt lợi mặt ngoài răng cửa dưới: 6/30 trường hợp. 
+ Chủ yếu ở R41,31 do răng cửa dưới mọc sớm 

hơn răng cửa trên một thời gian dài. ở những trường 
hợp khớp cắn ngược ngập nhiều, mức độ tụt lợi mặt 
ngoài răng cửa dưới, tiêu xương ổ răng mặt ngoài của 
răng cửa dưới nhiều hơn. ở những trường hợp này do 
răng cửa dưới chịu một lực sang chấn khớp cắn lớn. 
Trong 30 trường hợp chúng tôi chưa thấy một trường 
hợp nào có răng cửa dưới lung lay do chấn thương cắn 
khít gây nên. 

+ Mòn mặt ngoài 4 răng cửa trên, chúng tôi thường 
thấy mòn ở 1/3 rìa cắn. Mòn mặt ngoài răng cửa trên 
càng nhiều ở những trường hợp có overjet ít (độ cắn 
chìa âm ít). Trong những trường hợp độ cắn chìa âm 
nhiều (trường hợp vẩu xương hàm dưới, răng hàm dưới 
ngả trước nhiều, răng cửa trên lùi sau nhiều) ít thấy có 
sự mòn mặt ngoài răng cửa trên. 

KẾT LUẬN 
Qua 30 bệnh nhân khớp cắn ngược chúng tôi trực 

tiếp theo dõi điều trị bằng hàm tháo lắp và nghiên cứu 
hồi cứu hồ sơ bệnh án của tất cả các bệnh nhân đến 
khám và điều trị tại khoa nắn hàm Viện RHM Hà Nội 
tháng 10/2002  10/2003, chúng tôi rút ra một số kết 
luận sau: 

 Về nguyên nhân gây khớp cắn ngược: 

- Chủ yếu do lệch lạc răng mà các nguyên nhân 
hay gặp là do: 

+ Răng sữa bị sang chấn, bị sâu gây rối loạn trong 
quá trình thay răng chuyển từ răng sữarăng vĩnh viễn. 

+ Răng cửa trên mọc sau răng cửa dưới một thời 
gian dài. 

+ Thiếu chiều dài cung răng chủ yếu do sự bất cân 
xứng giữa răng và hàm. 

- Các nguyên nhân do xương ít gặp, chủ yếu do lép 
hàm trên mà nguyên nhân hay gặp là di chứng của khe 
hở môi và hàm ếch. 

 Về đặc điểm: Các bệnh nhân chúng tôi theo dõi 
điều trị đều có tương quan về xương loại I (dựa vào các 
chỉ số trên film Cefalometrie) 

Khớp cắn ngược do răng: thường tương quan môi ít 
bị ảnh hưởng. 

Trục răng cửa trên thường nghiêng về phía lưỡi, 
răng cửa dưới nghiêng về phía tiền đình 

Thường gây mòn răng cửa trên và sang chấn vùng 
răng cửa dưới, mức độ trầm trọng tăng theo tuổi và 
mức độ lệch lạc khớp cắn 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Trương Văn Ngọc (1996), Bài giảng chỉnh hình răng 

mặt. Khoa răng hàm mặt Đại học Y dược Tp. HCM. 
2. Lê Thị Nhàn (1977), Thuật ngữ và một số cơ sở 

chẩn đoán lệch lạc răng hàm. RHM tập 1, 443 - 444. 
3. Trần Hồng Nhung (1977), Vấn đề chẩn đoán và điều 

trị trong chỉnh hình răng và hàm. RHM tập 1, 502 - 514. 
4. Mai Đình Hưng (7/1997), Bài giảng khớp cắn học. 

Bộ môn RHM trường Đại học Y Hà Nội. 
5. Mc Namara J.A., Brudon W.L. (1993), Treatment of 

Classe III Malocclusion. Orthodontic and Orthopedic 
treatment in the mixed Dentition. Second adition, 
Needhan Press, 117 - 130. 

6. Proffit W.R., Fields H.W. and al (1993), Mechanical 
Principle in orthodontic force control. Contemporary 
orthodontics 2nd edition, Mosby, 289 - 314. 

 
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG 

 CỦA ĐỎ DA TOÀN THÂN VẢY NẾN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG 
 

Nguyễn Hữu Sáu, Vũ Huy Lượng 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và nguyên nhân của bệnh đỏ da toàn thân vảy 
nến (ĐDTTVN) tại Bệnh viện da liễu Trung ương từ 
tháng 1/2007 đến hết tháng 06/2010. Đối tượng và 
phương pháp nghiên cứu: Phương pháp mô tả cắt 
ngang dựa trên hồ sơ bệnh án của 100 BN bị ĐDTTVN 
được điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Kết 
quả: Đặc điểm da màu đỏ tươi (86%), bong vảy da khô 
(100%), thương tổn móng (76%), đau khớp (11%), 
bệnh nhân có biểu hiện 44,9% bệnh nhân có tăng 
bạch cầu trong máu ngoại vi, thiếu máu (27,6%), tăng 
chlolesteron máu (16,9%), protein/máu (12%), tăng 
men gan (11 %). Có 48,5% BN bị ĐDTTVN sau sử 
dụng thuốc nam, 13,2% BN có sử dụng thuốc corticoid 

đường uống và 13,2% BN sử dụng kết hợp cả hai loại 
thuốc trên. Kết luận: ĐDTTVN chủ yếu có màu đỏ tươi 
trên có vảy da khô dễ bong. Bệnh có thể kết hợp với 
một số thay đổi sinh hoá máu. Hai nguyên nhân chủ 
yếu gây ĐDTTVN là sử dụng thuốc nam không rõ 
nguồn gốc và corticoid đường toàn thân.  

 Từ khoá: Vảy nến, đỏ da toàn thân vảy nến 
SUMMARY  
Objectives: To investigate the clinical and 

biological features of psoriatic erythroderma (PE). 
Material and Method: a cross-sectional study based 
on data of 100 patients with psoriatic erythrpderma 
hospitalized at the National hospital of dermatology. 
Results: 100 patients with PE, in which rich red 
erythroderma (86%), dry scales (100 %), onychopathy 
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(76%), arthritis (11%), Hyperleucemie (44.9%), 
Anemiea (27.6%), Hypercholesterolemia (16.9%). 
Hypoproteinemia (12%), Hypertransminases (11%), 
There was 48.5% off patients suffered from PE after 
having been treated by traditional medicine, 13.2% of 
patient treated by oral of intra- muscular injection, 
13.2% of patients was treated by combination these 
medications and 25.1% of these patients had unclear 
history of using medication. Conclusions: Psoriatic 
erythroderma was cacracterised with rich red colour 
dry skin and the alteration of somes biological features. 
The pathology was more frequent occurred after using 
traditional medications and/or cortocosteroid by oral as 
well as by intramuscular injection.  

Keywords: Psoriasis, Psoriatic erythroderma  
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Vảy nến là một bệnh da được xếp vào nhóm bệnh 

đỏ da có vảy, chiếm khoảng 2 -5% dân số [6]. Cơ chế 
bệnh sinh của vảy nến cho đến nay vẫn chưa rõ ràng. 
Vì vậy việc điều trị còn gặp nhiều khó khăn. Sử dụng 
thuốc không đúng cách, không phù hợp với từng bệnh 
nhân (BN) dễ làm cho bệnh tiến triển thành vảy nến 
thể mủ hay đỏ da toàn thân (ĐDTT).  

ĐDTTVN là một trong những thể nặng của bệnh với 
biểu hiện thương tổn chiếm trên 90% diện tích da của 
cơ thể [4]. Do mức độ thương tổn trên da nhiều, bệnh 
nhân còn có thể có các biểu hiện kèm theo như các rối 
loạn về sinh hóa, nước điện giải và thương tổn các cơ 
quan bộ phận, làm ảnh hưởng đến chức năng và chất 
lượng cuộc sống.  

 Cho đến nay, các nghiên cứu về ĐDTTVN còn rất 
hạn chế. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đặc 
điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân và một 
số biện pháp điều trị của bệnh ĐDTTVN tại Bệnh viện 
Da liễu Trung ương.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu:  
Tất cả những BN được chẩn đoán là ĐDTTVN nằm 

điều trị nội trú tại Bệnh viện Da liễu Trung ương thời 
gian từ 1/2007 đến 06/2010. 

Phương pháp nghiên cứu:  
* Thiết kế nghiên cứu: Phương pháp mô tả cắt 

ngang.  
*Thu thập số liệu dựa trên hồ sơ bệnh án của từng 

BN được chẩn đoán là ĐDTTVN dựa vào các tiêu 
chuẩn: Thương tổn đỏ da bong vảy trên 90% diện tích 
da của cơ thể với tính chất màu đỏ tươi, nhiều vảy da 
khô dày, dễ bong; Có thể kết hợp với các thương tổn ở 
khớp và móng; Có tiền sử bị bệnh vảy nến; Hình ảnh 
mô bệnh học điển hình của vảy nến 

*Phân tích số liệu thống kê theo chương trình 
SPSS 12.0 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Trong thời gian từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 6 

năm 2010, có 100 BN ĐDTTVN phải nhập viện điều trị 
nội trú, chiếm 49,5 % tổng số BN bị ĐDTT đến khám 
và điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. 

1. Đặc điểm lâm sàng.  
Bảng 1: Một số đặc điểm lâm sàng của ĐDTTVN 

Đặc điểm Số lượng BN Tỉ lệ % 

Đỏ tươi 86 86 Mầu sắc da 
Đỏ thẫm 14 14 

Vảy da 100 100 
Phù nề 45 45 

Đau khớp 11 11 
Thương tổn móng 76 76 

Tiền sử gia đình bị vảy nến 6 6 
Tăng huyết áp 25 25 

Nhận xét: Có 86% BN có biểu hiện da đỏ tươi, 76% 
BN có thương tổn móng, 11% BN có biểu hiện đau 
khớp, 25% BN có kết hợp với tăng huyết áp và chỉ có 6 
BN có tiền sử bị vảy nến. 

2. Đặc điểm cận lâm sàng 
Bảng 2: Một số đặc điểm cận lâm sàng của 

§DTTVN 
Đặc điểm sô lượng BN Tỷ lệ (%) 

Giảm protein/máu 12 12 
Thiếu máu 27 27 

Tăng bạch cầu 44 44 
Tăng Cholesteron/máu 13 13 

Tăng men gan/máu 11 11 
Nhận xét. 44% BN có tăng bạch cầu trong máu 

ngoại vi, 27% BN có thiếu máu, 13% BN có tăng 
cholesterone trong máu, 12% BN có giảm protein/máu 
và 11 % BN có tăng men gan. 

3. Nguyên nhân ĐDTTVN 
Bảng 3: Nguyên nhân của ĐDTTVN 

Nguyên nhân Số lượng Tỷ lệ (%) 
Sau dùng corticoid đường toàn thân 9 13.2 

Sau dùng thuốc nam 33 48.5 
Do cả 2 (Corticoid + Thuốc nam) 9 13.2 

Không rõ tiền sử dùng thuốc 17 25.1 
Chung 68 100 

Nhân xét: 48,5% BN bị ĐDTTVN sau sử dụng 
thuốc nam, 13,2% BN có sử dụng thuốc corticoid 
đường uống, 13,2% BN sử dụng kết hợp cả hai lại 
thuốc trên và 25,1% không rõ tiền sử dùng thuốc. 

4. Các phương pháp điều rị. 
Bảng 4: Một số phương pháp điều trị ĐDTTVN tại 

Bệnh viện Da liễu Trung ương 
Điều trị Số lượng BN % 

Bôi Corticoid đơn thuần 3 3 
Bôi Corticoid + mỡ salicylic 10 10 

Corticoid bôi + Vitamin A a-xÝt 2 2 
Mỡ salicylic + MTX (Methotrexate) 14 14 

Corticoid bôi + thuốc ức chế miễn dịch MTX 4 4 
Corticoid bôi + Mì salicylic+ MTX 67 67 

Nhận xét. 67% BN được điều trị kết hợp bôi mỡ 
Corticoid, mỡ salicylic và Methotrexat đường toàn thân. 
14 % BN được điều trị kết hợp bôi mỡ Salicylic với 
uống hoặc tiêm Methotrexat. 

5. Kết quả điều trị 
Bảng 4: Kết quả điều trị 

 n Tối thiểu Tối đa Trung bình 
Số ngày điều trị nội trú 100 7 80 34.92 

Tỉ lệ khỏi bệnh lúc ra viện (%) 100 30 95 82.42 
Nhận xét: Số ngày điều trị nội trú trung bình là 

34.92 ngày, ít nhất là 7 ngày, dài nhất là 80 ngày. Tỉ lệ 
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khỏi bệnh lúc ra viện trung bình là 82,42%, thấp nhất là 
30 %, cao nhất là 95%. 

BÀN LUẬN 
Trong thời gian từ 1/2007 đến hết tháng 06/2010 có 

202 BN bị ĐDTT đến khám và điều trị tại Bệnh viện Da 
liễu Trung ương, trong đó 100 BN ĐDTTVN phải nhập 
viện điều trị nội trú, chiếm 49,5 %. Bệnh chủ yếu xảy ra 
ở lứa tuổi từ 41 đến 60 tuổi, 78% BN ĐDTTVN là nam 
và 22% là nữ, 40% BN bị ĐDTTVN làm ruộng và 70% 
BN đến từ vùng nông thôn, 30% BN ở thành thị.  

 Khảo sát đặc điểm lâm sàng ở trên 100 BN bị 
ĐDTTVN điều trị nội trú cho thấy 86% BN thương tổn 
có màu đỏ tươi (Bảng 1). Đây là một trong những đặc 
điểm lâm sàng quan trọng giúp gợi ý chẩn đoán phân 
biệt với các nguyên nhân ĐDTT khác.Tất cả các BN có 
bong vảy da với đặc điểm vảy khô dễ bong. Có 76 % 
BN biểu hiện thương tổn ở móng. Kết quả của chúng 
tôi phù hợp với nghiên cứu của Trần Văn Tiến cho thấy 
tỷ lệ tổn thương móng trước 2 năm là khoảng 50%, sau 
2 năm từ 70% đến 90%. Đây là một trong những triệu 
chứng rất quan trọng giúp chẩn đoán ĐDTTVN [7]. Sự 
ghi nhận bệnh án không đầy đủ nên chúng tôi không 
khảo sát được chi tiết các loại thương tổn móng.  

Hiện tượng phù nề ở da, đặc biệt ở hai chi dưới hay 
phù trước xương chày và mắt cá chân là triệu chứng 
thường gặp trong các bệnh ĐDTT. Nhìn chung hiện 
tượng phù nề có gi̧  trị đánh gi̧  mức độ cấp tính của 
bệnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy 45% BN có biểu 
hiện phù nề. Chúng tôi không thấy có sự liên quan giữa 
phù nề ở chi dưới với thương tổn thận hay những rối 
loại sinh hóa máu.  

Những nghiên cứu gần đây cho thấy vảy nến không 
phải chỉ biểu hiện ở da mà nó được xem là một bệnh 
toàn thể, bên cạnh tổn thương da, niêm mạc thì có tổn 
thương ở khớp, rối loạn ở hệ tim mạch, và rối loạn 
chuyển hóa nhất là rối loạn chuyển hóa lipid. 

Tỉ lệ thương tổn khớp trong bệnh vảy nến thay đổi 
tùy theo từng nghiên cứu từ 20- 40% các trường hợp 
[2]. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ có 11% BN có biểu 
hiện đau khớp có thể. Biểu hiện ở khớp trong bệnh vảy 
nến có thể xẩy ra sớm trước khi có thương tổn da. Tính 
chất viêm khớp trong bệnh vảy nến đôi khi giống với 
viêm đa khớp dạng thấp gây biến dạng khớp. Cho đến 
nay những nghiên cứu về đặc điểm của thương tổn 
khớp trong bệnh vảy nến còn rất hạn chế.  

Một số nghiên cứu cho thấy khoảng 25% BN vảy 
nến có tiền sử trong gia đình có người mắc bệnh [3]. 
Tuy nhiên, trong số 100 BN của chúng tôi, chỉ có 6 
trường hợp ghi nhận có tiền sử gia đình. Sự khác biệt 
này có thể do phần lớn số BN (70%; Bảng 1) trên 40 
tuổi do vậy tỉ lệ có tiền sử gia đình mắc bệnh vảy nến 
thấp, còn các nghiên cứu trên đây ghi nhận hầu hết 
BN có tiền sử gia đình, bệnh thường xuất hiện sớm 
trước 40 tuổi. 

Việc khai thác tiền sử dùng thuốc của BN đôi khi 
gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều BN được dùng qu  ̧
nhiều các loại thuốc. Hơn nữa, BN không lưu lại các 
đơn thuốc mà trước đây đã điều trị. Nghiên cứu cho 
thấy 25,1% BN không rõ tiền sử dùng thuốc. Do vậy, 

việc lưu trữ đầy đủ hồ sơ bệnh án, phối hợp chặt chẽ 
giữa các bác sĩ chuyên khoa đóng vai trò quan trọng 
để hạn chế các biến chứng xảy ra đối với BN vảy nến.  

Khảo sát đặc điểm cận lâm sàng cho thấy 44% 
BN có tăng bạch cầu trong máu ngoại vi, 27% BN có 
thiếu máu, 13% BN có tăng chlolesteron trong máu, 
12% BN có giảm protein/máu và 11 % BN có tăng 
men gan. Theo nghiên cứu của Akhyani M, thì những 
BN bị vảy nến có tỉ lệ tăng lipid trong máu cao hơn có 
ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng và một số 
nghiên cứu ghi nhận tác dụng điều trị vảy nến của 
Simvastatin, một trong những loại thuốc điều trị tăng 
cholesterol trong máu.  

Nghiên cứu tình trạng sử dụng thuốc liên quan đến 
ĐDTTVN trong số 68/100 BN được ghi chép đầy đủ, 
cho thấy hai nguyên nhân chủ yếu gây ĐDTTVN là sử 
dụng thuốc nam và corticoid đường toàn thân. Có 
48,5% BN bị ĐDTTVN sau sử dụng thuốc nam, 
13,2% BN có sử dụng thuốc corticoid đường uống, 
13,2% BN sử dụng kết hợp cả hai loại thuốc trên 
(Bảng 3). Khác với kết quả nghiên cứu của Trần Văn 
Tiến năm 2004, trong số 29 BN bị ĐDTTVN chỉ có 6 
BN (20,69%) bị bệnh sau khi sử dụng thuốc nam và 
19 BN (45,52%) bị bệnh sau khi điều trị corticoid 
đường toàn thân hoặc bôi tại chỗ [1]. Nhiều phương 
thuốc cổ truyền có tác dụng rất tốt để điều trị một số 
bệnh da trong đó có vảy nến, giúp bệnh ổn định lâu 
dài. Song thực tế do tình trạng thương mại hóa, một 
số thuốc nam không đảm bảo chất lượng hoặc trong 
thuốc được gia giảm có những thành phần gây kích 
ứng làm tăng tình trạng bệnh.  

 Việc điều trị ĐDTT vảy nến hiện nay còn gặp nhiều 
khó khăn. Cần kết hợp nhiều biện pháp khác nhau bao 
gồm các thuốc bôi ngoài da và các thuốc toàn thân. 
Kết quả ở bảng 4 cho thấy 67% BN được điều trị bằng 
phối hợp bôi corticoid và mỡ salicylic với methorexate 
đường toàn thân. Việc điều trị Methotrexate với liều từ 
10 đến 30 mg/tuần cần phải đánh giá chức năng gan 
trước và sau điều trị. ĐDTTVN là một thể nặng, việc 
điều trị bằng phác đồ trên đôi khi không đem lại hiệu 
quả cao, thời gian điều trị sẽ kéo dài.  

Bảng 5 cho thấy thời gian nằm viện trung bình là 
34,92 ngày. Điều này sẽ gây những tổn hại không nhỏ 
tới sức khỏe, tâm lý, tinh thần của người bệnh. Hiện 
nay, nhiều nước trên thế giới điều trị bệnh vảy nến 
bằng các thuốc sinh học (Biotherapy), nhất là ở châu 
Âu cho kết quả tốt [5]. Trong thời gian không xa các 
thuốc này sẽ có trên thị trường Việt Nam, góp phần 
điều trị bệnh vảy nến có hiệu quả. 

KẾT LUẬN  
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, và 

kết quả điều trị ở trên 100 BN ĐDTT điều trị nội trú tại 
Bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 1 năm 2007 
đến tháng 6 năm 2010. Chúng tôi rút ra một số kết 
luận sau 

- ĐDTTVN có đặc điểm màu đỏ tươi, trên có vảy da 
khô dễ bong, 76% BN có thương tổn móng và 11% BN 
có biểu hiện đau khớp 
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- Có 44,9% BN có tăng bạch cầu trong máu ngoại 
vi, 27,6% BN có thiếu máu, 16,9% BN có tăng 
chlolesteron trong máu, 12% BN có giảm ptrotein/máu 
và 11 % BN có tăng men gan 

- Hai nguyên nhân chủ yếu gây ĐDTTVN là sử 
dụng thuốc nam và corticoid đường toàn thân 

- 67% BN ĐDTTVN được điều trị phối hợp bôi 
corticoid và mỡ salicylic với MTX và thời gian nằm viện 
trung bình là 35 ngày. 
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Tìm hiểu một số đặc điểm lâm sàng, chức năng hô hấp, tét phục hồi phế quản  
ở người bệnh hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính  

tại Khoa Hô hấp-Dị ứng Bệnh Viện Hữu nghị  
 

Trịnh Mạnh Hùng  
Đặt vấn đề 
Đo chức năng hô hấp (CNHH) là kỹ thuật đơn giản, 

dễ tiến hành và thường được áp dụng một cách rộng 
rãi, phổ biến tại các cơ sở y tế. Hơn nữa, đo CNHH có 
vai trò quan trọng không thể thiếu được khi đánh gi  ̧
tình trạng chung cho bệnh phổi, lồng ngực, hô hấp, dị 
ứng, phẫu thuật (làm bilan trước mổ) v.v... 

Đo CNHH có thể đánh gi̧  được quá trình thông khí 
của phổi, góp phần chẩn đoán chính xác các bệnh 
phổi, xác định mức độ nặng nhẹ của bệnh, xác định vị 
trí của rối loạn thông khí phế quản. Đặc biệt trong hen 
phế quản (HPQ) và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
(COPD) đo CNHH có thể xác định mức độ khó thở, xác 
định chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh (tét kích thích), 
góp phần chẩn đoán xác định HPQ (tÐt hồi phục chức 
năng phế quản), tìm hiểu sự đáp ứng của các thuốc 
giãn phế quản. Ngoài ra thăm dò chức năng thông khí 
phổi, đặc biệt là việc đo lưu lượng đỉnh (DEP hay PEF), 
FEV1, FEV1% nó đã trở thành tiêu chuẩn theo qui ước 
Quốc tế để phân loại HPQ, COPD theo mức độ nặng 
nhẹ, cơn cấp và nguy kịch, phác đồ xử trí các cơn 
(Nghị quyết Hội nghị quốc tế 1992; Gina và Gold từ 
2002-2009). Do vậy, chúng tôi thực hiện đề tài này với 
mục tiêu sau: Tìm hiểu một số đặc điểm về lâm sàng ở 
người bệnh HPQ và COPD; Đánh giá một số đặc điểm 
về CNHH, tét phục hồi phế quản 2 nhóm bệnh này.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu: bao gồm 37 người bệnh 

được chẩn đoán HPQ và COPD nằm điều trị nội trú tại 
Khoa Hô hấp – Dị ứng năm 2009-2010.  

- Tiêu chuẩn tuyển chọn người bệnh: HPQ và 
COPD ở thời kỳ giữa các cơn.Không dùng các thuốc 
giãn phế quản Riêng với corticoide: không cần ngừng 
đường hít trước khi đo CNHH. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: Nhiễm trùng đường hô hấp 
giai đoạn cấp: lao, viêm phổi, viêm phế quản, các bệnh 
viêm cấp đường hô hấp trên. Ho ra máu không rõ 

nguyên nhân. Tràn khí màng phổi. Tình trạng tim mạch 
không ổn định. Phình động mạch. Vùa qua phẫu thuật: 
mắt, lồng ngực, ổ bụng. Các bệnh cấp tính: tiêu 
chảy.người bệnh không hợp tác. 

2. Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu, mô tả 
3. Phương pháp tiến hành: đo CNHH, tét hồi phục 

phế quản (HPPQ). 
 Một số thông số hay được chúng tôi sử dụng trong 

đo CNHH: SVC, TV, IRV, ERV, FVC, FEV1(VEMS), 
FEV1%, FEV1/FVC. PEF, MEF, MEF 25%-75%... 

Kết quả và bàn luận 
1. Mét số đặc điểm về lâm sàng ở người bệnh 

HPQ và COPD. 
- Tuổi và giới:  
+ Giới: nam chiếm tỷ lệ: 70,3% (26 người), nữ 

chiếm tỷ lệ: 29,7% (11 người) 
Nhận xét: Tỷ lệ người bệnh là nam nhiều hơn so với 

nữ. có lẽ đ©y là một đặc điểm của BV Hữu nghị, bên 
cạnh đó có thể do tỷ lệ nam nói chung bị các bệnh trên 
cao hơn nữ. 

+ Tuổi: tỷ lệ ng­ßi bệnh tăng lên theo tuổi, có 
62,2% số người bệnh > 70 tuổi 

Tỷ lệ phân bố theo tuổi:  
Tuổi Tỷ lệ % 
≤60 5,4 

60 - ≤70 34,4 
> 70 62 

- Phân bố nhóm bệnh: HPQ gồm 19 người bệnh 
(51,3%), COPD gồm 18 người bệnh (48,65%). Nhận 
xét: tỷ lệ người bệnh COPD và HPQ là tương tự trong 
nghiên cứu. 

-Thời gian nằm viện: 
+ Tỷ lệ ngày điều trị trung bình của 2 nhóm là 

khoảng 15 ngày. 
+ Tỷ lệ ngày điều trị trung bình của nhóm HPQ 

khoảng 12 ngày. 


